TUAÀN 11
Thứ 3
Ngày soạn:.... /..../2013
Ngày giảng:     / ..../..../2013          Toaựn  ( T:52 )
12 TRỪ ĐI MỘT SỐ 12 - 8.
I/ Mục tiêu :

2.Kỹ năng: - Biết cách thực hiện phép trừ  dạng 12 - 8 .lập được bảng 12 trừ đi một số. biết giải bài toán có một phép trừ.
1.Kiến thức: - Lập và học thuộc bảng công thức 12  trừ đi một số . Áp dụng bảng trừ đã học để giải các bài toán liên quan . 

3.Thái độ: Tính toán nhanh, chính xác.

II/ Chuẩn bị :- Bảng gài - que tính   .

III/ Lên lớp :


A, Ôn định : 1’
B..Bài cũ : 3-5’

-Gọi 2 em lên bảng sửa bài tập  về nhà 

-HS1 : Đặt tính và thực hiện phép tính : 11 - 7 ; 51 -35 

-HS2: Tìm x :  x + 23 = 71  ; 18  + x = 61 

-Học sinh khác nhận xét  .

-Giáo viên nhận xét  đánh giá .
	Hoạt động của thầy
	T/ g
	Hoạt động của trò

	C Bài mới:  

   a) Giới thiệu bài:   
-Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện phép trừ dạng

12 - 8  tự lập và học thuộc công thức 12 trừ đi   một số. 

  b) Giới thiệu phép trừ 12 - 8  

- Nêu bài toán : Có 12 que tính bớt đi 8  que tính . Còn lại bao nhiêu que tính ?

-Muốn biết có bao nhiêu que tính ta làm ntn?
- Viết lên bảng 12 - 8 

 * Tìm kết quả :
- Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả .

- Lấy 12 que tính , suy nghĩ tìm cách bớt 8 que tính , yêu cầu trả lời xem còn bao nhiêu que tính .

- Yêu cầu học sinh  nêu cách bớt của mình 
- Hướng dẫn cách bớt hợp lí nhất .

- Có bao nhiêu que tính tất cả ?

-Đầu tiên ta bớt 2 que rời trước . Chúng ta còn phải bớt bao nhiêu que tính nữa ? Vì sao ?

- Để bớt được 6 que tính nữa ta tháo 1 bó thành 10 que tính rời . Bớt đi 6 que còn lại 4 que .

-Vậy 12 que tính bớt 8 que tính còn mấy que tính ?

- Vậy 12  trừ 8 bằng mấy ?

-Viết lên bảng 12 - 8 = 4 

*Đặt tính và thực hiện phép tính .
- Yêu cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách  làm của mình .

- Yêu cầu nhiều em nhắc lại cách trừ .

thực hiện tính viết .

- Gọi 1 em lên bảng đặt tính và nêu cách đặt tính 

- Mời một em khác nhận xét .

* Lập bảng công thức : 12 trừ  đi một số 
- Yêu cầu sử dụng que tính để tính kết quả các phép trừ trong phần bài học .

- Mời 2 em lên bảng lập công thức 12 trừ đi một số .

- Yêu cầu đọc đồng thanh và đọc thuộc lòng bảng công thức .

- Xóa dần các công thức trên bảng yêu cầu học thuộc lòng .
 c) Luyện tập :
Bài 1: (a)- Yêu cầu 1 em đọc đề  bài  
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở 
-Yêu cầu đọc chữa bài 
- Vì sao kết quả 3 + 9 và 9 + 3 bằng nhau ?

- Vì sao 12 - 2 - 7 có kết quả bằng 12 - 9 ?

-Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài 

- Yêu cầu tự làm bài vào vở .

-Gọi một em đọc chữa bài .

-Yc lớp viết kết quả vào vở bài tập 
Bài 4: - Yêu cầu 1 em đọc đề  bài  .

-Yêu cầu lớp tự  tóm tắt và làm bài vào vở 
-Bài toán cho biết gì  ?

- Bài toán yêu cầu gì ?
-Yêu cầu 1 em lên bảng bài .

-Giáo viên nhận xét đánh giá
	1’

6-8’

20’


	-Vài em  nhắc lại tựa bài.

- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán .

- Thực hiện phép tính trừ 12 - 8

- Thao tác trên que tính và nêu  còn 4 que tính 

- Trả lời về cách làm .

- Có 12 que tính ( gồm 1bó và 2 que rời )

- Bớt 6 que nữa .

- Vì 2 + 6 = 8 

- Còn 6 que tính .
- 12  trừ 8  bằng 4   

-12 Viết 12 rồi viết 8 xuống dưới thẳng cột 

 - 8   với 2 ( đơn vị ) . Viết dấu trừ và vạch  

 -4 kẻ ngang . Trừ từ phải sang trái . 2 không trừ được 8 lấy 12 trừ 8 bằng 4 . Viết 4 , nhớ 1 . 1 trừ 1 bằng 0.

- Tự lập công thức  :

12 - 2  = 10 12- 5 = 7 12 - 8 = 4

 12 -  3 = 9 12- 6 = 6  12 - 9 = 3

 12 - 4 = 8  12- 7 =  5 12 -10 = 2

- Lần lượt các tổ đọc đồng thanh các công thức , cả lớp  đọc đồng thanh theo yêu cầu  .

-Đọc thuộc lòng bảng công thức 12 trừ đi một số .  

- Một em đọc đề bài  .

- Tự làm bài vào vở dựa vào bảng công thức 

- Đọc chữa bài : 12 trừ 2 bằng 10 và 12 trừ 9 bằng 3 ,...

- Vì khi ta đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi .

- Vì 12 = 12 và 9 = 7 + 2 

- Em khác nhận xét bài bạn .

-Một em đọc  đề bài sách giáo khoa  .

- Lớp thực hiện vào vở  .

-Một  em nêu kết quả .

- Nhận xét bài bạn và ghi vào vở .

- Một em đọc đề . Tóm tắt đề bài .

- Tự làm vào vở .

Tóm tắt : 
 Xanh và đỏ :  12 quyển .

  Đỏ               :   6 quyển

  Xanh           : ... quyển ?

- Một em lên bảng làm bài .

                Bài giải

Số quyển vở bìa xanh là :

           12 - 6 = 6 ( quyển ) 

                  Đ/S : 6 quyển


D ) Củng cố - Dặn dò:5p
- Muốn tính 12 trừ đi một số ta làm như thế nào ? - Hai em nhắc lại nội dung bài vừa luyện tập .

- Nhận xét đánh giá tiết học 

- Dặn  về nhà học và làm bài tập  
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
______________________________________

Kể chuyện (11)

 BÀ CHÁU.
I. Mục tiêu: 
1.Kiến thức:  Dựa vào tranhkể lại được từng đoạn câu chuyện  Bà cháu.

- HS khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT2) 

2.Kyõ naêng: - Rèn kĩ năng nghe: Có khả năng tập trung nghe bạn kể chuyện  nhận xét và đánh giá đúng lời kể của bạn. 

       3.Thaựi ủoọ:Yêu thương bà
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn ý chính của từng đoạn. 

- Học sinh: 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 3 phút )

- Gọi học sinh lên bảng kể lai câu chuyện “Sáng kiến của bé Hà”. 

- Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 

C. BÀI MỚI: 

	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh kể chuyện. 

- Kể từng đoạn câu chuyện dựa vào tranh minh họa) 

+ Trong tranh có những nhân vật nào ?

+ Ba bà cháu sống với nhau như thế nào ?

+ Cô tiên nói gì ?

- Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn. 

- Giáo viên gợi ý cho học sinh kể. 

- Kể chuyện trước lớp. 

- Kể toàn bộ câu chuyện. 

- Giáo viên cho 3 học sinh lên kể mỗi em 1 đoạn. 

- Cho học sinh đóng vai dựng lại câu chuyện. 

- Giáo viên nhận xét bổ sung. . 
	1p

32p
	- Học sinh lắng nghe. 

- Học sinh dựa vào từng tranh trả lời câu hỏi

- Học sinh kể trong nhóm. 

- Học sinh các nhóm nối nhau kể trước lớp. 
- Học sinh kể theo 3 đoạn. 

-HS thi kể toàn bộ câu chuyện. 
- 4 học sinh nối nhau kể
- Đóng vai kể toàn bộ câu chuyện. 
- Cả lớp cùng nhận xét tìm nhóm kể hay nhất. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :          ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

______________________________________

Thể dục (22)

TRÒ CHƠI   “BỎ KHĂN” - ÔN BÀI THỂ DỤC
I. Mục tiêu: 
1.Kiến thức: -ơn bài thể dục. Yêu cầu chính xác và đẹp.

2.Kyõ naêng: -  Trò chơi bỏ khăn. Yêu cầu biết chơi và tham gia chơi một cách chủ động. 
3.Thaựi ủoọ: - Năng tập thể dục thường xuyên
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Sân trường, còi, khăn. 

- Học sinh: Quần áo gọn gàng. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Khởi động: 

2. Bài mới: 

	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Phần mở đầu. 

- Cho học sinh ra xếp hàng, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 

* Hoạt động 2: Phần cơ bản. 


- Đi đều

- Học cách điểm số. 

- Giáo viên cho học sinh chuyển đội hình thành vòng tròn sau đó Hướng dẫn học sinh điểm số. 

- Giáo viên và 1 số học sinh làm mẫu. 

- ôn bài thể dục đã học. 

- Trò chơi: Bỏ khăn. 

- Giáo viên giới thiệu trò chơi và hướng dẫn  cách chơi. 

- Cho học sinh chơi theo tổ. 

* Hoạt động 3: Phần kết thúc. 

- Cho học sinh tập một vài động tác thả lỏng. 

- Hệ thống bài. 
	5p

20p

5p


	- Học sinh ra xếp hàng. 

- Tập một vài động tác khởi động. 

- ĐI đều bài thể dục 2, 3 lần mỗi động tác, dưới sự điều khiển của lớp trưởng. 

- Học sinh chuyển đội hình để học cách điểm số. 
- Tập theo hướng dẫn  của giáo viên. 

- Học sinh chơi trò chơi theo tổ. 

- Các tổ học sinh lên thi xem tổ nào thắng

- Học sinh tập 1 vài động tác thả lỏng. 

- Về ôn lại bài thể dục. 


IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

______________________________________
Chính tả :Tập chép: (T: 21)
 BÀ CHÁU.

I. Mục tiêu: 
1.Kiến thức: - Chép lại chính xác nội dung bài “Bà cháu”.Làm BT 2,3, Bt4(a/b). 

2.Kyõ naêng: - Làm đúng các bài tập phân biệt g / h, x / s, ươn/ ương. 

3.Thaựi ủoọ: - Có ý thức tự rèn chữ viết.
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Bảng nhóm. 

- Học sinh: Vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 3 phút )

- Học sinh lên bảng làm bài tập 3b / 85. 

- Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 

C. BÀI MỚI: 
	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 

- Giáo viên đọc mẫu bài viết. 

- Tìm lời nói của hai Anh em trong bài chính tả ?

- Lời nói ấy được viết với dấu câu nào ?

- Hướng dẫn học sinh viết bảng con chữ khó: Hóa phép, cực khổ, mầu nhiệm, móm mém, hiếu thảo, …

- Hướng dẫn học sinh chép bài vào vở. 

- Giáo viên quan sát, theo dõi, uốn nắn học sinh

- Chấm chữa: Giáo viên thu chấm 7, 8 bài có nhận xét cụ thể. 

* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. 

Bài 1: Điền vào chỗ trống g hay gh

- Giáo viên cho học sinh làm vào vở. 

- Nhận xét bài làm của học sinh. 

Bài 2: Rút ra kết luận: 

Viết g trước: ư, ơ, o, ô, u, a, 

Viết gh trước: i, ê, e, 
Bài 3: Điền vào chỗ trống s hay x: 

- Giáo viên cho học sinh các nhóm lên thi làm bài nhanh. 

- Giáo viên cùng cả lớp nhận xét chốt lời giải đúng. 


	1p
20p

15p
	- 2, 3 học sinh đọc lại. 

- Học sinh tìm và đọc lời nối của 2 Anh em. 

- Được viết với dấu ngoặc kép. 

- Học sinh luyện viết bảng con. 

- Học sinh nhìn bảng chép bài vào vở. 

- Soát lỗi. 

- Học sinh làm vào vở. 

- Học sinh lên chữa bài. 

+ G: Gư, gơ, gô, ga, gồ, gò. 

+ Gh: Ghi, ghé, ghế

- Nối nhau trả lời. 

- Học sinh các nhóm lên thi làm nhanh. 

Nước sôi, ăn xôi, cây xoan, siêng năng. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :          ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
______________________________________
Buổi chiều                      Thực hành Tiếng việt(T22)
    Tuần 10(T:1) (trang:61)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:  - HS đọc trơn được câu chuyện và hiểu nội dung bài: Bà cháu
2Kỹ năng: - Rèn cho HS đọc đúng thầm chọn câu trả lời đúng  - 
3.Thái độ: Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt. 

II. Chuẩn bị:

- HS : Vở THTV

III. Các hoạt động dạy học:

II. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của thầy
	tg
	Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn làm bài.
1. Hướng dẫn HS cách luyện đọc.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc truyện: 
                      Đi học muộn.

- 1,2 HS khá giỏi đọc lại toàn bài.

- GV hướng dẫn HS nối tiếp đọc theo đoạn.

2. HS luyện đọc theo cặp:

- GV theo dõi và giúp HS đọc đúng.

* Phụ đạo HS yếu: Bảo Anh, Hưng 
…đọc nối tiếp từng câu và đọc nối tiếp từng đoạn.

- Đọc đồng thanh cả bài.

- GV phân công những em đọc tốt ngồi cạnh để hướng dẫn và theo dõi bạn đọc.

- GV theo dõi HS đọc, nhận xét và tuyên dương những em đọc có tiến bộ.
- Qua câu chuyện  này giúp các em hiểu thêm điều gì?
3. Tìm hiểu nội dung:

- 1HS nêu yêu cầu
-HS đọc thầm lại bài đọc và trả lời các câu hỏi sau:

a) Vì sao bố mẹ Vi đón Bà Nội ở quê lên?

b) Bà đã làm gì? 

c) Vi cảm thấy thế nào sau buổi đi học về? 

d) Nhờ mẹ Vi hiểu ra điều gì? 

e) Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ hoạt động? 
3. Củng cố - dặn dò.

- NX tiết học.

- Nhắc HS về nhà đọc lại câu chuyện.
	1

35

  4
	Bài 1;     Đọc truyện sau:
                      Bà nội.

- Lớp nhận xét 

- HS trả lời: 

Bài 2 : Chọn câu trả lời đúng.  
a. ý 1.
b. ý 2 .

c. ý 3 .

d. Ý1.

e. ý 2.


* RKN:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________________

Bồi dưỡng toán (T:18)
                                                     LÀM BÀI TẬP

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức

- Củng cố về tìm một số hạng trong một tổng.
- Ôn các phép cộng, trừ trong bảng đã học.

- Củng cố về giải toán có lời văn.

2.Kĩ năng:Làm thành thạo đúng chính xác các bài tập

3. Thái độ: GD lòng yêu thích môn học cho HS

II. Đồ dùng dạy học: VBT toán.

III. Các hoạt động dạy học:

A. Ổn định tổ chức : 1’

B. Bài cũ : (   5’ )2 h/s lên bảng làm bãi 

 X  + 26 = 61                  18 + x = 41

        X   =   61 – 26                x = 41 - 18

        X   =  25                         x =  23

GVnhạn xét chữa bài

C. Bài mới ( 30’)
	Hoạt động dạy của GV
	T/g
	Hoạt động của HS

	1.GTB.

2.H​ướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: Tính nhẩm

-Chữa bài:

GV nhận xét và chữa bài.

Bài 2: Đặt tính và tính:

- HS và GV nhận xét, chữa bài

Bài 3:

- Bài toán đã cho biết gì?

 -Bài toán hỏi gì?
GV nhận xét và ghi điểm cho HS

Bài 4: Tìm x.

Y/c học sinh nêu lại quy tắc về tìm một số hạng trong một tổng
	1’

29’
	-HS tự nhẩm và ghi kết quả tính nhẩm.

HS nối tiếp nêu kết quả từng phép tính

· 1HS đọc y/c của bài.
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- HS tự làm bài vào vở và lên bảng chữa bài

-2 HS đọc bài toán. 

- Y/c HS tự viết thêm câu hỏi cho hoàn chỉnh bài toán

- HS nêu cách trình bày bài giải. HS tự làm bài và lên bảng chữa bài

Bài giải

Vừ còn lại số ki lô gam mận là:

51 - 36 = 15 (kg)

            Đáp số: 15 kg mận.

- HS nhắc lại
- HS tự làm bài và lên bảng chữa bài.

a. x + 29 = 41

    x         =  41 - 29

    x         =   12

b.x = 47    c .x =  6

Lớp nhận xét và chữa bài.


D.Củng cố – dặn dò: 4’
- Về nhà học sinh thực hành làm bài tập trong VBT.

-Về nhà HS ôn lại các bảng cộng đã học và giải toán có lời văn.

IV.RKN:

GV...................................................................................................................................
HS...................................................................................................................................
______________________________________
Tăng cường tiếng việt(T:18)
Luyện viết : Chính tả
BÀ CHÁU(nghe viết)
I. Mục tiêu: 
- Viết  chính xác đoạn từ “hai anh em cùng nói ....Ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng’’.  Bài “Bà cháu”. 

- Làm đúng các bài tập phân biệt g / h, x / s, ươn/ ương. 

 II. Phương tiện dạy học:

- Học sinh: Vở « li. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 

        A. Ổn định tổ chức (1')

 B. Ôn tập:   (30')

	Hoạt động của giáo viên
	T/G
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 

- Giáo viên đọc mẫu bài viết. 

- Tìm lời nói của hai Anh em trong bài chính tả ?

- Lời nói ấy được viết với dấu câu nào ?

- Hướng dẫn học sinh viết bảng con chữ khó: Hóa phép, cực khổ, mầu nhiệm, móm mém, hiếu thảo, …

- Hướng dẫn học sinh chép bài vào vở. 

- Giáo viên quan sát, theo dõi, uốn nắn học sinh

- Chấm chữa: Giáo viên thu chấm 7, 8 bài có nhận xét cụ thể. 

* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. 

Bài 1: Điền vào chỗ trống g hay gh

- Giáo viên cho học sinh làm vào vở. 

- Nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 2: Rút ra kết luận: 

Viết g trước: ư, ơ, o, ô, u, a, 

Viết gh trước: i, ê, e, 

Bài 3: Điền vào chỗ trống s hay x: 

- Giáo viên cho học sinh các nhóm lên thi làm bài nhanh. 

- Giáo viên cùng cả lớp nhận xét chốt lời giải đúng. 
	1'

17'

4'

4'

4'
	- 2, 3 học sinh đọc lại. 

- Học sinh tìm và đọc lời nối của 2 Anh em. 

- Được viết với dấu ngoặc kép. 

- Học sinh luyện viết bảng con. 

- Học sinh nhìn bảng chép bài vào vở. 

- Soát lỗi. 

- Học sinh làm vào vở. - Học sinh lên chữa bài. 
+ G: Gư, gơ, gô, ga, gồ, gò. 

+ Gh: Ghi, ghé, ghế

- Nối nhau trả lời. 
- Học sinh các nhóm lên thi làm nhanh. 

Nước sôi, ăn xôi, cây xoan, siêng năng. 


* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò. (3')

- Hệ thống nội dung bài. 

- Nhận xét giờ học. 

IV. Rút kinh nghiệm:

GV...............................................................................................................................
HS................................................................................................................................

________________________________
Thứ 4
Ngày soạn:      /  11 / 2013
Ngày giảng:     /…./ 11 / 2013              Toán (53)
   32- 8.
I. Mục tiêu: 
1.Kiến thức: - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 32 – 8 biết giải bài toán.có một phép tính trừ dạng 32 – 8. Biết tìm số hạng của một tổng. 

2.Kyõ naêng: - Củng cố cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia) 

3Thái độ: Tính toán nhanh, chính xác.
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: 3 bó mỗi bó  một chục que tính. 

- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 3 phút )

- Giáo viên gọi học sinh lên làm bài tập 4/ 52. 

- Giáo viên nhận xét ghi điểm. 

C. BÀI MỚI: 

	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Giới thiệu phép trừ: 32- 8

- Giáo viên nêu bài toán dẫn đến phép tính: 

32- 8

- Hướng dẫn học sinh thao tác trên que tính. 

- Hướng dẫn học sinh đặt tính. 

       32

       - 8

       24

      * 2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 

      * 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. 

      * Vậy 32 – 8 = 24. 

* Hoạt động 3: Thực hành. 

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm lần lượt từ bài 1 đến bài 3 bằng các hình thức khác nhau: Miệng, vở, bảng con, …


	1p

12p

20p
	- Học sinh nhắc lại bài toán. 
- Học sinh thao tác trên que tính để tìm ra kết quả là 24. 

- Học sinh thực hiện phép tính vào bảng con. 
- Học sinh nêu cách thực hiện: Đặt tính, rồi tính. 

- Học sinh nhắc lại. 

Bài 1(dòng1) Làm miệng. 

Bài 2: (a,b)Làm vào vở. 

 a.    72

       - 7

       65

 b.     42

         - 6

         36

Bài 3: làm vào vở. 
                       Bài giải
         Hòa còn lại số nhãn vở là

                 22- 9 = 13 (nhãn vở)

                         Đáp số: 13 nhãn vở.

Bài 4: 

x + 7 = 42

       x = 42 - 7

       x = 35

5 + x = 62

      x = 62 - 5

      x = 57




D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :          ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

______________________________________
Tập đọc (T:33)

 CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM.

I. Mục tiªu: 
1.Kiến thức: - Hiểu ND: tả cây xoài  ông trồng và tình cảm thương nhớ ông của hai mẹ con bạn nhỏ . 
- Hiểu nghĩa các từ mới 
2.Kyõ naêng: - Rèn kĩ năng đọc thành tiếng; đọc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi

  3.Thái độ: Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Tranh minh họa bài trong sách giáo khoa. 

- Học sinh: Sách giáo khoa. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 3 phút )

- Gọi học sinh lên đọc bài “Bà cháu” và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. 

- Giáo viên nhận xét ghi điểm. 

C. BÀI MỚI: 
	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Luyện đọc. 

- Giáo viên đọc mẫu toàn bài một lần. 

- Đọc nối tiếp từng dòng, từng đoạn. 
- Luyện đọc các từ khó. 
- Giải nghĩa từ: lẫm chẫm, đu đưa, đậm đà, 

- Đọc trong nhóm. 

* Hoạt động 3: Tìm hiểu bài.. 

a) Tìm những hình ảnh đẹp của cây xoài ?

b) Quả xoài cát có mùi, vi, màu sắc như thế nào ?

c)  Tại sao mẹ lại chọn những quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông ?

d)  Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà mình là thứ quà ngon nhất ?
* Hoạt động 4: Luyện đọc lại.

- Giáo viên cho học sinh thi đọc toàn bài.
- Giáo viên nhận xét chung. 


	1p
12p

10p

8p
	- Học sinh theo dõi. 

- Đọc nối tiếp từng dòng, từng đoạn. 

- Học sinh luyện đọc cá nhân + đồng thanh. 

- Học sinh đọc phần chú giải. 

- Đọc theo nhóm. 

- Cuối đông, hoa nở trắng cành, …

- Có mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, …

- Để tưởng nhớ và biết ơn ông trồng cây cho con cháu ăn. 

- Vì xoài cát vốn rất thơm ngon bạn đã quen ăn và gắn bó với kỉ niệm về ông. 
- Học sinh các nhóm thi đọc toàn bài. 

- Cả lớp nhận xét chọn người thắng cuộc. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :          ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
______________________________________

Tự nhiên và xã hội (11)

 GIA ĐÌNH.

I. Mục tiªu: 
1.Kieán thöùc:Kể được một số công việc thường ngày của từng người trong gia đình.Biết được các thành vên trong gia đình cần cùng nhau chia sẻ công việc nhà.

- Nêu tác dụng các việc làm của em đối với gia đình.
2.Kyõ naêng: - Biết được các công việc thường ngày của từng người trong gia đình. 

3.Thái độ: - Yêu quí, kính trọng những người thân trong gia đình. 
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục:

- Kỹ năng tự nhận thức: Tự nhận thức vị trí của mình trong gia đình.
III. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Phiếu bài tập. 

- Học sinh: Vở bài tập. 

IV. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 3 phút )

C. BÀI MỚI: 
	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa. 

- Gia đình Mai có những ai ?

- Ông bạn Mai đang làm gì ?

- Ai đang đi đón bé ở trường mầm non ?
- Bố của Mai đang làm gì ?

- Mẹ của Mai đang làm gì ? Mai đang làm gì giúp mẹ ?

- Hình nào mô tả cả gia đình đang nghỉ ngơi trong gia đình Mai ?

Giáo viên kết luận: Gia đình Mai gồm có ông, bà, bố, mẹ, Mai và em trai của Mai. 

* Hoạt động 3: Nói về công việc của mỗi người trong gia đình. 

- Yêu cầu các em nhớ lại những việc thường làm trong gia đình. 

- Giáo viên kết luận: Mỗi người đều có gia đình tham gia công việc gia đình là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình. Mỗi người trong gia đình phải yêu thương, …
	1p

15p

15p


	- Học sinh lắng nghe. 

- Quan sát hình vẽ. 
- Gia đình Mai có 6 người. 

- Ông bạn Mai đang tưới cây. 

- Mẹ của Mai đón em bé ở trường mầm non. 

- Bố Mai  đang sửa quạt. 

- Mẹ của Mai đang nấu cơm, Mai giúp mẹ nhặt rau. 

- Hình 5. 

- Học sinh trao đổi trong nhóm. 

- Nối nhau phát biểu. 

- Nhắc lại kết luận. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :          ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

______________________________________
Buổi chiều                Thực hành toán(T:17)
       Tuần 10(t:1)(trang:  65)

I. Mục tiêu 
-- Ôn luyện và củng cố về phép trừ dạng 11 trừ đi một số.
-  Cách tìm "Một số hạng trong 1 tổng"

- Ôn lại phép trừ đã học và giải toán đơn về phép trừ.

II.ĐỒ dùng:

III.Các hoạt động dạy học

	1. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu và ghi tên bài.

2. Hướng dẫn làm bài tập 

*2HS đọc yêu cầu.

- Lớp làm VBTTH (65)- 3 HS lên bảng.

- Chữa bài: 

-*2HS đọc yêu cầu 

- Lớp làm vở 

- Chữa bài: + 3HS 

                  + Lớp nhận xét.

* 2HS đọc yêu cầu.

- Lớp làm VBTTH  (65)- 3 HS lên bảng.

- Chữa bài: + Nhận xét đúng sai

                 + Nhận xét về các phép tính trong mỗi cột và giải thích cách tính.
- 2HS đọc yêu cầu- Lớp thảo luận nhóm 1 phút

- Đại diện nhóm nêu kết quả.HS đọc lại đề bài

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Lớp làm VBT 

3. Củng cố, dăn dò:

- HS nêu quy tắc tìm số hạng trong 1 tổng

- GV nhận xét giờ học
	1

35

4
	Luyện tập 

Bài 1: Tính:

11- 3 = 8
11- 8 =3
11 - 7 =4
11 - 4 =7
11 - 5 =6
11-  6 =5
Bài 2: 

40 - 8 =32
60-15 =45
90-43 =47
Bài 3: Tìm x
 a. x + 2 = 7       b. X + 21 = 37

            x = 7 -2              x  = 37-21
            x = 5                   x =  16

             x = 
c. 15 + x = 46
            x  = 46 - 15

            x  = 31
Bài 4:  Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:   

Bài giải

Mẹ đã mua số bong cúc vàng là:

11 - 3  = 8 (bông)

                      Đáp số: 8 bông cúc vàng



RKN: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................____________________________
Thực hành Tiếng việt(T:23)

Tuần 10 (t:2)(trang: 62)

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: 

- Làm đúng các bài tập chính tả, 
2.Kỹ năng: 
- củng cố quy tắc chính tả với c/k, phân biệt âm đầu l/n, thanh hỏi/ thanh ngã, ®Ỉt dÊu c©u thÝch hỵp

3.Thái độ: û.

- Yêu thích m«n Tiếng Việt. 

II. Chuẩn bị:
- HS : Vở THTV

III. Các hoạt động dạy học:

	1. Giới thiệu bài

- GV giới thiệu trực tiếp vào bài

2. H​ướng dẫn HS làm bài tập

- 1HS nêu yêu cầu

- Lớp làm bài vào vởBTTN-TH( 62) )

- Chữa bài: 

       HS đọc  nêu kết quả.

-  YC 2 em đọc 2 khổ thơ. 
- 2HS nêu yêu cầu

- Lớp làm bài vào vởBTTN-TH( 62) 
- Chữa bài: 

- HS nối tiếp đọc bài làm của mình .
- 2HS nêu yêu cầu

- Lớp làm bài vào vởBTTN-TH( 63) 
- Chữa bài: 

- HS nối tiếp đọc bài làm của mình 
3. Củng cố dặn dò
- GV hệ thống kiến thức 

- GV nhận xét giờ học  .
	1

35

4
	Bài 1: : điền chữ: c hoặc k
- HS làm bài. 

Bài 2: Điền chữ

  a. L hoặc n
  b. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm
Bài 3:  Em điền vào ô trống dấu câu nào?
.


*RKN:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................______________________________________
Thứ 5
Ngày soạn:      /  11 / 2013
Ngày giảng:     /…./ 11 / 2013             Toán (54)
 52- 28.
I. Mục tiêu: 
Giúp học sinh: 

1.Kiến thức: - Biết thực hiện phép trừ  có nhớ trong phạm vi 100,dạng 58 – 28.
Biết giải bài toán có một phép tính trừ.dạng 58 – 28. 

2.Kyõ naêng: - Biết vận dụng phép trừ đã học để làm tính và giải toán. 

       3Thái độ: Tính toán nhanh, chính xác.
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: 5 bó mỗi bó một chục que tính và 8 que tính rời. 

- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 3 phút )

- Giáo viên gọi học sinh lên đọc bảng công thức 11 trừ đi một số. 

- Giáo viên nhận xét ghi điểm. 

C. BÀI MỚI: 

	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Giới thiệu phép trừ 52- 28. 

- Giáo viên nêu bài toán để dẫn đến phép tính 52- 28

- Giáo viên viết phép tính lên bảng: 

52- 28  = ?

- Hướng dẫn học sinh thực hiện phép tính. 

         52   

       - 28   

          24

    * 2 không trừ được 8 lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 

    * 2 thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2

    * Vậy 52 – 28 = 24

* Hoạt động 3: Thực hành. 

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm lần lượt từ bài 1 đến bài 3 bằng các hình thức khác nhau: Miệng, vở, bảng con, …


	1p

12p

20p
	- Học sinh thao tác trên que tính để tìm ra kết quả là 26. 

- Học sinh thực hiện phép tính vào bảng con. 

- Học sinh nêu cách thực hiện: Đặt tính, rồi tính. 

- Học sinh nhắc lại: 

   * 2 không trừ được 8 lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 

  * 2 thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. 

- Học sinh làm theo hướng dẫn  của giáo viên. 

Bài 1: (dòng 1)làm miệng. 

Bài 2: (a,b)làm bảng con. 

 72

- 27

 45

   82

     - 38

   44

Bài 3: làm vào vở
                       Bài giải
           Đội một trồng được số cây là

                 92- 38 = 54 (Cây)

                           Đáp số: 54 cây


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :          ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

______________________________________
Luyện từ và câu (11)

            TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG  VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ.

I. Mục tiêu: 
1.Kiến thức: Nêu được một số từ ngữ chỉ đồ vật và tác dụng của đồ vật vẽ ẩn trong tranh.(BT1). Tìm được từ ngữ chỉ công việc đơn giản trong nhà có trong bài thơ Thỏ thẻ (BT2).
2.Kyõ naêng: - Học sinh làm đúng các bài tập trong sách giáo khoa. 
3.Thaựi ủoọ:Tự giác học tập.
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Bảng phụ. 

- Học sinh: Vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 3 phút )

- Học sinh lên bảng làm bài tập 3/82

- Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 

C. BÀI MỚI: 
	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 

Bài 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài. 

- Giáo viên treo tranh cho học sinh quan sát và phát hiện các đồ dùng trong tranh, gọi tên chúng và nói rõ tác dụng của chúng. 

Bài 2: Giúp học sinh nắm yêu cầu. 

- Giáo viên đọc bài thơ

- Nêu câu hỏi cho học sinh trả lời

+ Nêu những việc bạn nhỏ làm giúp ông ?

+ Nêu những việc bạn nhỏ muốn ông làm giúp ?
- Giáo viên nhận xét bổ sung. 
	1p

32p


	- Học sinh quan sát tranh. 

- Nối nhau phát biểu. 

+ Ghế, đĩa, đàn, chổi, bàn học, chảo, xoong, kiềng, dao, chén, thìa, tủ, …   

- Học sinh đọc lại các từ chỉ đồ dùng vừa tìm được. 

- Một số học sinh đọc lại bài thơ. 
- Bạn giúp ông đun nước, rút rạ. 
- Bạn muốn ông làm giúp là: xách siêu nước, thổi khói, ôm rạ, dập lửa) 

- Gọi một vài học sinh đọc lại các từ vừa tìm được. 

- Học sinh làm vào vở bài tập. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :          ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

______________________________________
Tập viết (11)

 CHỮ HOA: I.
I. Mục tiêu 
1.Kiến thức: - Viết đứng chữ hoa I (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ)

 Chữ và câu ứng dụng: Ich nước lợi nhà.(3 lần)
2.Kyõ naêng: - Rèn kĩ năng viết chữ: Biết viết chữ hoa I  theo cỡ vừa và nhỏ. 

3.Thaựi ủoọ: - Có ý thức tự rèn chữ viết.
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Bộ chữ mẫu trong bộ chữ. 

- Học sinh: Vở tập viết. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 3 phút )

Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh

C. BÀI MỚI: 

	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 

- Hướng dẫn học sinh viết chữ hoa: I
+ Cho học sinh quan sát chữ mẫu. 

+ Giáo viên viết mẫu lên bảng vừa viết vừa phân tích cho học sinh theo dõi. 

I

+ Hướng dẫn học sinh viết bảng con. 

- Hướng dẫn học sinh viết cụm từ ứng dụng. 

+ Giới thiệu cụm từ ứng dụng: 

Ích nước lợi nhà

+ Giải nghĩa từ ứng dụng: 

+ Hướng dẫn học sinh viết bảng con. 
- Hướng dẫn học sinh viết vào vở theo mẫu sẵn. 

+ Giáo viên theo dõi uốn nắn, giúp đỡ học sinh chậm theo kịp các bạn. 

- Chấm chữa: Giáo viên thu 7, 8 bài chấm rồi nhận xét cụ thể. 
	1p

32p
	- Học sinh lắng nghe. 

- Học sinh quan sát mẫu. 

- Học sinh theo dõi. 

- Học sinh viết bảng con chữ I từ 2, 3 lần. 

- Học sinh đọc cụm từ. 

- Giải nghĩa từ. 

- Luyện viết chữ Ích vào bảng con. 

- Học sinh viết vào vở theo yêu cầu của giáo viên. 

- Tự sửa lỗi. 




D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :          ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

____________________________________
Buổi chiều                            Thực hành toán(T:18)
                                       Tuần 10 (t:2) (trang: 66)

I. Mục tiêu 

Giúp HS  củng cố về :
-- Ôn luyện và củng cố về phép trừ dạng 11 trừ đi một số.
-  Biết cách đặt tính  và tính đúng.
- Ôn lại phép trừ đã học và giải toán đơn về phép trừ.

II.ĐỒ dùng:

III.Các hoạt động dạy học

	1. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu và ghi tên bài.

2. Hướng dẫn làm bài tập 

–  2HS đọc yêu cầu.

- Lớp làm VBTTH (66)- 3 HS lên bảng.

- Chữa bài: 

- 2HS đọc yêu cầu 

- Lớp làm vở 

- Chữa bài: + 3HS 

                  + Lớp nhận xét.
- 2HS đọc yêu cầu.
- 2HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì?   Hỏi gì ?

- 1HS nhìn tóm tắt nêu lại bài toán

 - 1HS lên bảng -  Lớp làm vởBTTH(66)
- Chữa bài: + Nhận xét đúng sai

-2HS đọc yêu cầu- 
- HS vẽ vào vở

3. Củng cố, dăn dò:

- HS nêu quy tắc tìm số hạng trong 1 tổng

- GV nhận xét giờ học
	1

35

4
	Luyện tập 

Bài 1: Tính:

 21         31       41        71        91
- 6         - 7       - 5     -  18     - 39
  15          24         36           53         52
Bài 2: đặt tính rồi tính: 
 41 -  24      81  - 28       51 - 16   
Bài 3:  
Bài giải

Ba tuần lễ em đi học số ngày là:
21- 6  = 15 (ngày)

                      Đáp số: 15 ngày
 Bài 4:  Vẽ hình tam giác ( theo mẫu)




______________________________________
                                       Bồi dưỡng tiếng việt(T:17)
                                    LUYỆN VIẾT CHỮ C

I.Mục tiêu:
1 Kiến thức:Củng cố lại cách viết chữ C cho h/s

           - Biết viết chữ cái C hoa theo cỡ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng Chào hỏi lễ phép, Chia ngọt sẻ bùi cỡ chữ nhỏ, đúng kiểu chữ, cỡ chữ.
2. Kĩ năng: Rèn h/s viết đúng cỡ chữ

3. Thái độ : GD h/s lòng yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học:

- Mẫu chữ cái C hoa đặt trong khung chữ mẫu. 

- Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cở nhỏ trên dòng kẻ li :Chào hỏi lễ phép
 Chia, ngọt, sẻ, bùi.

III. Các hoạt động dạy học:
A. Ổn định tổ chức 1’

BKiểm tra bài cũ-   4’

2 HS lên bảng viết chữ cái hoa B, cụm từ ứng dụng Bạn bè sum họp.

- Yêu cầu HS lấy bảng con viết chữ cái hoa B, chữ Ban bè sum họp

C. Bài mới:  33’
	Hoạt động dạy
	T.g
	Hoạt động học

	..1. Giới thiệu bài

- Nêu : Trong tiết tập viết hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ cái C hoa; viết từ ứng dụng Chia, ngọt, sẻ, bùi.
.2. Hướng dẫn viết chữ hoa

a) Quan sát và tìm quy trình viết chữ B hoa

- Treo mẫu chữ.

- Chữ cái C hoa cao mấy đơn vị, rộng mấy đơn vị chữ ?

- Chữ C hoa được viết bởi mấy nét ?

- Viết lại chữ C trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết.

b) Viết bảng

- Yêu cầu HS viết vào không trung chữ C hoa sau đó viết vào bảng con.

3. Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng

a) Giới thiệu cụm từ ứng dụng

- Yêu cầu HS mở Vở tập viết, đọc từ, cụm từ ứng dụng.

- Hỏi : Chia ngọt sẻ bùi có nghĩa là gì ? Chú ý, kết luận lại nghĩa chính xác cho HS.

b) Quan sát và nêu cách viết

- Chia ngọt sẻ bùi gồm mấy chữ ? Là những chữ nào?

- Những chữ nào cao hơn 1 đơn vị chữ ?

- Những chữ nào cao hơn 1 đơn vị rưỡi ?

- Những chữ còn lại chỉ cao hơn mấy đơn vị chữ ?

- Yêu cầu HS quan sát và nêu vị trí các dấu thanh.

c) Viết bảng

- Yêu cầu HS viết chữ Chia vào bảng con. Theo dõi và chỉnh sửa cho các em.

.4. Hướng dẫn viết vào Vở tập viết

- Yêu cầu HS viết vào Vở tập viết 1 dòng chữ C cỡ vừa, 1 dòng chữ C cỡ nhỏ, 1 dòng cụm từ ứng dụng Chia ngọt sẻ bùi.


	1’

4’

5’

5’

15’


	- Quan sát.

- Cao 5 li, rộng 4 li.

- Viết bằng 1 nét liền.

 Viết vào bảng con chữ C hoa.

- Đọc :Chào hỏi lễ phép

            Chia ngọt sẻ bùi.

- Nghĩa là yêu thương đùm bọc lẫn nhau sung sướng cùng hưởng, cực khổ cùng chịu.
- Chia ngọt sẻ bùi gồm 4 chữ, là Chia, ngọt, sẻ, bùi.
- Chữ i, a, n, o, s, e, u, i.

- Chữ t.

- Cao 2 đơn vị rưỡi, đó là C, h, g, b.

- Dấu nặng ở dưới chữ o, dấu hỏi trên đầu chữ e, dấu huyền trên dầu chữ u.

- Viết bảng.

- Tập viết.


D. Củng cố -Dặn dò:3’
- Nhận xét tiết học.

- Yêu cầu viết phần còn lại của bài trong Vở bài tập.

 *IV.Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________
Thứ 6
Ngày soạn:      /  11 / 2013
Ngày giảng:     /…./ 11 / 2013            Toán (55)
 LUYỆN TẬP.
I. Mục tiêu: 
Giúp học sinh: 

1.Kiến thức: - Củng cố thuộc bảng  12 trừ đi một số. 
- Thực hiện được phép trừ dạng 52 – 28.

- Biết tìm số hạng của một tổng. Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52 – 28.
2.Kyõ naêng: - rèn luyện kỹ năng cộng, trừ có nhớ (dạng tính viết)

      3Thái độ: Tính toán nhanh, chính xác.
II. Đồ dùng học tập: 
 - Giáo viên: Bảng phụ; 

- Học sinh: Vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 3 phút )

- Học sinh lên đọc bảng công thức 12 trừ đi một số. 

- Giáo viên nhận xét ghi điểm. 

C. BÀI MỚI: 

	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn  làm bài tập. 

Bài 1: Cho học sinh làm miệng

Bài 2: (cột:1,2)Yêu cầu học sinh làm bảng con. 

- Nhận xét bảng con. 

Bài 3(a/b) Cho học sinh nêu lại cách tìm 1 số hạng khi biết tổng và số hạng kia) 

Bài 4: Học sinh tự tóm tắt rồi giải vào vở


	1p

32p
	- Học sinh lắng nghe. 

- Học sinh nhẩm rồi nêu kết quả. 

- Học sinh làm bảng con. 

    62

  - 27

    35

    72

  - 15

    57

     53

  + 19

      72

     36

  + 36

      72

- Nêu lại cách tìm số hạng chưa biết. 

- Học sinh làm bài vào vở. 

x + 18 = 52

x = 52 – 18

x = 34

x + 24 = 62

x = 62 – 24

x = 38

27 + x = 82

     x = 82 - 27

     x = 55

- Học sinh tự làm vào vở. 

                      Bài giải

              Số con gà có là

                    42- 18 = 24 (con)

                               Đáp số: 24 con gà. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :          ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
______________________________________
Chính tả (22) Nghe viết

 CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM.

I. Mục tiªu: 
1.Kiến thức: - Nghe viết chính xác, trình bày đúng đoạn đầu của bài: “Cây xoài của ông em”. 

2.Kyõ naêng: - Làm đúng các bài tập phân biệt g / gh, s / x, ươn / ương. 
3.Thaựi ủoọ:- Có ý thức tự rèn chữ viết.
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Bảng nhóm. 

- Học sinh: Vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 3 phút )

- Học sinh lên bảng tự tìm và viết 2 tiếng có âm đầu là x / s; g / gh

- Giáo viên nhận xét ghi điểm. 

C. BÀI MỚI: 
	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 

- Giáo viên đọc mẫu bài viết. 

- Cây xoài cát có gì đẹp ?

- Hướng dẫn học sinh viết bảng con chữ khó: Cây xoài, trồng, lẫm chẫm, cuối đông, …

- Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở. 

- Đọc cho học sinh viết

- Giáo viên quan sát, theo dõi, uốn nắn học sinh. 

- Đọc lại cho học sinh soát lỗi. 

- Chấm chữa: Giáo viên thu chấm 7, 8 bài có nhận xét cụ thể. 

* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. 

Bài 1: Điền vào chỗ trống g hay gh

- Giáo viên cho học sinh các nhóm thi làm bài nhanh. 

- Nhận xét bài làm của học sinh. 

Bài 2: Điền vào chỗ trống s hay x: 

- Giáo viên cho học sinh vào vở. 

- Giáo viên cùng cả lớp nhận xét chốt lời giải đúng. 
	1p
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	- 2, 3 học sinh đọc lại. 

- Hoa nở trắng cành, quả sai lúc lỉu, đu đưa theo gió. 

- Học sinh luyện viết bảng con. 

- Học sinh nghe Giáo viên đọc chép bài vào vở. 

- Soát lỗi. 

- Đại diện học sinh các nhóm lên thi làm nhanh. 

- Cả lớp nhận xét chốt lời giải đúng. 


Lên thác xuống ghềnh. 


Con gà cục tác lá chanh


Gạo trắng nước trong. 


Ghi lòng tạc dạ. 

- Học sinh làm vào vở. 

- Học sinh lên chữa bài. 

Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

Cây xanh thì lá cũng xanh

Cha mẹ ở hiền để đức cho con.


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :          ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
______________________________________
Tập làm văn (11)

 CHIA BUỒN, AN ỦI
I. Mục tiêu: 
Giúp học sinh: 

1.Kiến thức: Biết nói lời chia buồn, An ủi.đơn giản với ông,bà trong những tình huống cụ thể (BT1,2).  viết được một bức bưu thiếp ngắn thăm hỏi ông, bà khi em biết tin quê nhà bị bão.(BT3).
2.Kyõ naêng: - Rèn kĩ năng nghe viết: Biết viết bưu thiếp thăm hỏi. 
3.Thaựi ủoọ:Thông cảm động viên an ủi.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:

· Thể hiện sự thông cảm. 
· Giao tiếp cởi mở tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến của người khác.

· Tự nhận thức về bản thân.

III. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Bưu thiếp

- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 

IV. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 3 phút )

- 2, 3 học sinh lên bảng kể về gia đình mình. 

- Giáo viên cùng cả lớp nhận xét. 

C. BÀI MỚI: 
	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 

Bài 1: Giáo viên nhắc học sinh cần nói lời thăm hỏi ông bà ân cần, thể hiện sự quan tâm và tình cảm thương yêu. 

Bài 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài. 

- Cho học sinh quan sát tranh. 

- Giáo viên nhắc các em bài yêu cầu các em nói lời An ủi, của em đối với ông bà. 

Bài 3: Yêu cầu học sinh làm bài vào vở. 

- Gọi một số học sinh đọc bài vừa làm của mình. 
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	- Học sinh tập kể trong nhóm. 

- Các nhóm lần lượt kể. 

- Cả lớp cùng nhận xét. 

+ Ông ơi ! Ông mệt thế nào ạ ?

+ Bà ơi ! Bà mệt lắm ạ ? Cháu sẽ giúp bà mọi việc. 

- Học sinh nối nhau phát biểu ý kiến. 

- T1: Ông ơi ! Ông đã đỡ chút nào không ạ ?

- T2: Bà đừng buồn ! Cháu sẽ cùng bà đi mua một cái cây khác. 

- T3: Ông đừng tiếc nữa ông ạ! Bố cháu sẽ mua tặng ông chiếc kính khác. 

- Học sinh làm bài vào vở. 

- Một số học sinh đọc bài của mình. 

- Cả lớp cùng nhận xét. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :          ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
______________________________________
Sinh  hoạt  lớp Tuần 11

Đánh giá các hoạt động tuần 11
 Phương hướng hoạt động tuần12
I.Mục tiêu :

-Giúp HS thấy được ưu, khuyết điểm của bản thân và của cả lớp trong tuần.

-HS nắm được kế  hoạch hoạt động tuần 8
II.Hoạt động chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	 Hoạt động của trò

	* Đánh giá các hoạt động tuần 11:

1.Tổ trưởng báo cáo tình hình thi đua của tổ trong tuần.

2.Lớp trưởng nhận xét báo cáo các hoạt động trong tuần.

3.GV nhận xét hoạt động của lớp.

a)Về nền nếp : 
  ………………………………………………………………………..   …………………………………………………………………………

b) Về học tập :
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….        

c) Về hoạt động đội : (sao nhi đồng)
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

d) Các hoạt động khác :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

+ Tuyên dương : ………………………………………………………

………………………………………………………………………..

+ Nhắc nhở: ( phê bình)  em : ……………………………………….

…………………………………………………………………………

* Phương hướng hoạt động tuần 12:

- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm trong tuần.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong chào thi đua học tập.

- Thực hiện tốt các hoạt động khác trong tuần.
- Lao động tổng vệ sinh vào thứ 6 cuối tuần.
* Lớp sinh hoạt văn nghệ, trò chơi:
	- Tổ viên bổ sung

- HS cả lớp bổ sung

-  HS nêu kế hoạch hoạt động của mình trong tuần 12


______________________________________
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